
Công ty cổ phần cà phê an giang Báo cáo tài chính

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai

Đơn vị tính: VND Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối kỳ

Tài sản

A . Tài sản ngắn hạn 526,450,213,848    456,546,155,387            

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 35,153,397,121      150,665,444

1. Tiền V.1 455,397,121 150,665,444

2. Các khoản tương đương tiền 34,698,000,000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 320,755,449,867    294,136,455,932            

1. Phải thu của khách hàng 318,605,642,027 307,881,890,084

2. Trả trước cho người bán 1,541,378,745 1,240,578,221

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác V.3 608,429,095 608,489,095

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) (15,594,501,468)

IV. Hàng tồn kho 169,319,758,896    160,043,313,824            

1. Hàng tồn kho V.4 169,319,758,896 160,043,313,824

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

V. Tài sản ngắn hạn khác 1,221,607,964        2,215,720,187

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 507,242,467 1,108,909,343

2. Thuế GTGT được khấu trừ 934,356 3,126,708

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước V.5

4. Tài sản ngắn hạn khác 713,431,141 1,103,684,136

B . Tài sản dài hạn 65,250,104,099      58,063,484,101              

I. Các khoản phải thu dài hạn

II. Tài sản cố định 64,718,911,381      58,058,484,101              

1. Tài sản cố định hữu hình V.8 62,788,259,800 56,127,832,520                

    - Nguyên giá 94,963,961,548 92,355,303,705

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (32,175,701,748) (36,227,471,185)

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3. Tài sản cố định vô hình V.10 -                          -                                  

    - Nguyên giá 35,158,260 35,158,260

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (35,158,260) (35,158,260)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang V.11 1,930,651,581 1,930,651,581

III. Bất động sản đầu tư

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5,000,000 5,000,000                       

1. Đầu tư dài hạn khác V.13 5,000,000 5,000,000

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

V. Tài sản dài hạn khác 526,192,718

1. Chi phí trả trước dài hạn V.14 526,192,718

TỔNG CỘNG TÀI SẢN     591,700,317,947              514,609,639,488 

Thuyết 

minh

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

bảng cân đối kế toán

giai đoạn từ 01/04/2011

  kết thúc vào ngày 30/06/2011



Công ty cổ phần cà phê an giang Báo cáo tài chính

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai

Đơn vị tính: VND Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối kỳ

Thuyết 

minh

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

bảng cân đối kế toán

giai đoạn từ 01/04/2011

  kết thúc vào ngày 30/06/2011

NGUỒN VỐN

A . NỢ PHẢI TRẢ 493,967,460,987 451,351,926,318 

I. Nợ ngắn hạn 493,967,460,987 450,572,607,318 

1. Vay và nợ ngắn hạn V.15 404,587,906,204 382,419,937,660

2. Phải trả cho người bán 47,625,463,572 1,795,537,844

3. Người mua trả tiền trước 36,699,484,903 50,104,983,015

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước V.16 3,549,269,991 3,585,744,041

5. Phải trả công nhân viên 174,624,458 6,627,957

6. Chi phí phải trả V.17 11,489,268,461

7. Phải trả nội bộ

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác V.18 1,286,545,054 1,126,341,535

10. Quỹ khen thưởng phúc lợi 44,166,805 44,166,805 

II. Nợ dài hạn 779,319,000 

1. Phải trả dài hạn người bán

2. Phải trả dài hạn nội bộ

3. Phải trả dài hạn khác 779,319,000

4. Vay và nợ dài hạn

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

7. Dự phòng phải trả dài hạn

B . Nguồn vốn chủ sở hữu 97,732,856,960 63,257,713,170 

I. Nguồn vốn chủ sở hữu V.22 97,732,856,960 63,257,713,170 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 83,000,000,000 83,000,000,000

2. Thặng dư vốn cổ phần 14,756,470,000 14,756,470,000

3. Vốn khác của chủ sở hữu

4. Cổ phiếu ngân quỹ

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (550,490,099) (550,490,099)

7. Quỹ đầu tư phát triển

8. Quỹ dự phòng tài chính

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10. Lợi nhuận chưa phân phối 526,877,059 (33,948,266,731)

10. Nguồn vốn đầu tư XDCB

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng nguồn vốn 591,700,317,947 514,609,639,488 



Công ty cổ phần cà phê an giang -                          

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai

Chỉ tiêu

Thuyết 

minh Số cuối kỳ Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5. Ngoại tệ các loại (USD)

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Đồng nai, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Khôi lê văn kế

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán



Thuyết minh Báo cáo tài chính đính kèm là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính



Công ty cổ phần cà phê an giang Báo cáo tài chính

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai giai đoạn từ 01/04/2011  kết thúc vào ngày 30/06/2011

Đơn vị tính:  VND

            Chỉ tiêu
Thuyết 

minh
Quý II Năm 2011 Quý II Năm 2010

 Lũy kế từ đầu năm đến 

cuối qúy II năm 2011 

Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối qúy II năm 

2010 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VI.25 34,416,600,618 499,353,695,275 111,867,219,839             772,843,819,404           

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 34,416,600,618 499,353,695,275 111,867,219,839             772,843,819,404           

4. Giá vốn hàng bán VI.28 38,442,315,411 461,508,536,021 103,937,303,789             726,306,060,151           

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (4,025,714,793) 37,845,159,254 7,929,916,050              46,537,759,253 

6. Doanh thu hoạt động tài chính VI.29 1,495,218,127 424,824,324 2,094,656,242                 4,583,431,612               

7. Chi phí tài chính VI.30 17,358,748,521 10,614,995,762 22,091,976,273               22,824,924,589             

Trong đó: Chi phí lãi vay 17,117,229,498 9,945,027,697 21,502,860,425               20,322,594,288             

8. Chi phí bán hàng 813,274,137 6,623,789,653 4,378,210,137                 5,249,812,681               

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 16,758,782,809 1,665,939,630 19,209,780,313               4,435,347,988               

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (37,461,302,132) 19,365,258,533 (35,655,394,431)              18,611,105,607 

11. Thu nhập khác 941,359,451 1,382,975 2,407,356,045                 519,541,952                  
12. Chi phí khác 68,500,716 4,751 1,227,105,404                 149,231                         

13. Lợi nhuận khác 872,858,735 1,378,224 1,180,250,641                 519,392,721                  

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (36,588,443,397) 19,366,636,757 (34,475,143,790) 19,130,498,328             

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành VI.31 203,349,487                  

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (36,588,443,397) 19,366,636,757 (34,475,143,790)              18,927,148,841 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (4,408)                          2,333                           (4,154)                              2,280                             

Đồng nai, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Khôi lê văn kế

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Quý II Năm 2011



Công ty cổ phần cà phê an giang Báo cáo tài chính

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND 

Chỉ tiêu

Thuyết 

minh

 Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối qúy II năm 

2011 

 Lũy kế từ đầu năm đến 

cuối qúy II năm 2010 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế (34,475,143,790) 19,130,498,328 

2.Điều chỉnh cho các khoản 26,317,149,490 25,121,727,486

1. Khấu hao tài sản cố định 5,124,566,978 5,393,853,121 

2. Các khoản dự phòng 

3. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 

4. Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (310,277,913) (594,719,923)

5. Chi phí lãi vay 21,502,860,425 20,322,594,288 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 

đổi vốn lưu động (8,157,994,300) 44,252,225,814

- Tăng, giảm các khoản phải thu 22,600,425,158 29,197,772,794

- Tăng, giảm hàng tồn kho 9,276,445,072 72,195,295,832

- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay 

phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) (17,210,508,700) (49,835,693,894)

-Tăng, giảm chi phí trả trước (75,474,158) 814,866,214

-Tiền lãi vay đã trả (21,502,860,425) (20,322,594,288)

-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7,400,987,000

-Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (335,304,738) (4,094,813,384)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (15,405,272,091) 79,608,046,087

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài 

sản dài hạn khác (2,109,864,247)

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài 

sản dài hạn khác 2,407,356,045

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị 

khác

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 

đơn vị khác 

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Quý II Năm 2011

 giai đoạn từ 01/04/2011

  kết thúc vào ngày 30/06/2011 



Công ty cổ phần cà phê an giang Báo cáo tài chính

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND 

Chỉ tiêu

Thuyết 

minh

 Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối qúy II năm 

2011 

 Lũy kế từ đầu năm đến 

cuối qúy II năm 2010 

Quý II Năm 2011

 giai đoạn từ 01/04/2011

  kết thúc vào ngày 30/06/2011 

310,277,913 594,719,923 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2,717,633,958 (1,515,144,324)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 

1.Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của 

chủ sở hữu

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại 

cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 165,279,844,247 574,370,067,242 

4.Tiền chi trả nợ gốc vay (187,594,937,791) (645,127,831,985)

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 

6.  Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (22,315,093,544)         (70,757,764,743)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (35,002,731,677) 7,335,137,020

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 35,153,397,121 3,387,715,539 

ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 

ngoại tệ

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 150,665,444                10,722,852,559

Đồng nai, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Khôi lê văn kế

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia



Công ty cổ phần cà phê an giang Báo cáo tài chính

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai giai đoạn từ 01/04/2011  kết thúc vào ngày 30/06/2011

1. Tiền 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Tiền mặt 87,249,483 83,294,478

Tiền gửi ngân hàng 63,415,961 372,102,643

Tiền đang chuyển

Cộng 150,665,444 455,397,121

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Cộng

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Phải thu về thực hiện dự án UTZ 604,050,925 604,050,925

Phải thu khác 4,438,170 4,378,170

Cộng 608,489,095 608,429,095

4. Hàng tồn kho 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Nguyên liệu, vật liệu -                            1,835,444,286

Công cụ, dụng cụ 25,225,000               25,225,000

Thành phẩm 54,145,435,416        73,804,509,351

Hàng hóa 2,431,846,854          82,838,376,155

Hàng gửi bán 103,440,806,554       10,816,204,104

Cộng giá gốc hàng tồn kho 160,043,313,824 169,319,758,896

5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (xem phụ lục 1)

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 



Công ty cổ phần cà phê an giang Báo cáo tài chính

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai giai đoạn từ 01/04/2011  kết thúc vào ngày 30/06/2011

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô  hình 

Lô gô công ty Trang Website Cộng

Nguyên giá TSCĐ

Số dư đầu kỳ 24,081,000 11,077,260 35,158,260

 - Tăng trong kỳ

 - Giảm trong kỳ

Số dư cuối kỳ 24,081,000 11,077,260 35,158,260

Hao mòn TSCĐ

Số dư đầu kỳ 16,722,919 7,692,540 24,415,459

 - Trích khấu hao TSCĐ 7,358,081 3,384,720 10,742,801

 - Tăng khác

 - Giảm khác

Số dư cuối kỳ 24,081,000 11,077,260 35,158,260

Giá trị còn lại 

Số dư đầu kỳ 7,358,081 3,384,720 10,742,801                

Số dư cuối kỳ

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Phần mềm quản lý 1,930,651,581 1,930,651,581

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Chi phí sửa chữa lớn

Cộng 1,930,651,581 1,930,651,581

13. Đầu tư dài hạn khác 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Trái phiếu Chính phủ 5,000,000 5,000,000

Đàu tư tài chính khác

Cộng 5,000,000 5,000,000

14. Chi phí trả trước dài hạn 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Công cụ dụng cụ chờ phân bổ 526,192,718

Cộng 526,192,718

15. Vay và nợ ngắn hạn 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§



Công ty cổ phần cà phê an giang Báo cáo tài chính

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai giai đoạn từ 01/04/2011  kết thúc vào ngày 30/06/2011

Vay ngán hạn 281,719,937,660 304,587,906,204

Vay ngân hàng 281,719,937,660 300,196,200,183

Vay cá nhân 700,000,000 4,391,706,021

Trái phiếu chuyển đổi(*) 100,000,000,000 100,000,000,000

Cộng 382,419,937,660 404,587,906,204

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Thuế giá trị gia tăng 3,449,804,785 3,424,275,391

Thuế thu nhập doanh nghiệp 124,925,426 124,925,426

Thuế thu nhập cá nhân 11,013,830 69,174

Cộng 3,585,744,041 3,549,269,991

17. Chi phí phải trả 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Trích trước chi phí 

Lãi vay phải trả 11,489,268,461

Cộng 11,489,268,461

18. Các khoản phải trả,phải nộp ngắn hạn khác 30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

Kinh phí công đoàn 54,812,167 73,290,969

Bảo hiểm xã hội 24,966,150 17,361,867

 
Các khoản phải trả khác 1,046,563,218 1,195,892,218

Cộng 1,126,341,535 1,286,545,054

22. Vốn chủ sở hữu

22.1 - Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sỏ hữu (xem phụ lục 2)

Các quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về 

thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình 

bày trên các báo cáo tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế
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22.2 - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

30/06/2011 01/01/2011

VN§ VN§

- Vốn góp của Nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác 83,000,000,000 83,000,000,000

Cộng 83,000,000,000 83,000,000,000

Vốn đầu tư của chủ sở hữu Quý I Năm 2011 Quý I Năm 2010

Vốn góp đầu kỳ 83,000,000,000 83,000,000,000

Vốn góp tăng trong kỳ

Vốn góp giảm trong năm kỳ

Vốn góp cuối kỳ 83,000,000,000 83,000,000,000

Cổ tức đã chia

12.4 Cổ phiếu 30/06/2011 01/01/2011

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 8,300,000 8,300,000

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông 8,300,000 8,300,000

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

+ Cổ phiếu phổ thông 8,300,000 8,300,000

+ Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu

22.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu
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25. Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý II Năm 2011 Quý II Năm 2010

VN§ VN§

Doanh thu bán hàng 34,416,600,618 499,353,695,275

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng 34,416,600,618 499,353,695,275

28. Giá vốn hàng bán Quý II Năm 2011 Quý II Năm 2010

VN§ VN§

Giá vốn của hàng hóa đã bán          38,442,315,411 461,508,536,021

Giá vốn của thành phẩm đã bán

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

Cộng 38,442,315,411 461,508,536,021

29. Doanh thu hoạt động tài chính Quý II Năm 2011 Quý II Năm 2010

VN§ VN§

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Lãi bán hàng trả chậm

Lãi Chênh lệch tỷ giá

Doanh thu hoạt động tài chính khác 1,495,218,127 424,824,324

Cộng 1,495,218,127 424,824,324

Quý II Năm 2011 Quý II Năm 2010

VN§ VN§

Lãi tiền vay 17,326,171,741 9,945,027,697

Lỗ chênh lệch tỷ giá

Chi phí hoạt động tài chính khác 32,576,780 669,968,065

Cộng 17,358,748,521 10,614,995,762

17. Thu nhập khác Quý II Năm 2011 Quý II Năm 2010

VN§ VN§

Thu nhập khác 941,359,451 1,382,975

Cộng 941,359,451 1,382,975

30. Chi phí tài chính

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh
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VIII. Những thông tin khác

Đồng nai, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám đốc

Lê Văn kếNguyễn Đình Khôi

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2010 của Công ty cổ

phần cà phê An Giang .

Kế toán trưởng
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Phụ lục 1
8. Tăng giảm tài sản cố định

Đơn vị tính: VND

 Chỉ tiêu 
 Nhà cửa,

vật kiến trúc 
 Máy móc thiết bị 

 Phương tiện 

vận tải 
 Thiết bị quản lý 

 Tổng cộng

TSCĐ hữu hình 

Nguyên giá TSCĐ

Số dư  đầu năm 41,035,622,411 41,902,844,888 11,157,127,511 868,366,738 94,963,961,548 

Tăng trong kỳ

 - Do mua sắm

 - Do XDCB

 - Tăng khác

Giảm trong kỳ 428,859,705 2,179,798,138 2,608,657,843 

 - Thanh lý TSCĐ, nhượng bán 2,179,798,138 2,179,798,138 

 - Giảm khác 428,859,705 428,859,705 

Số dư cuối kỳ 41,035,622,411 41,473,985,183 8,977,329,373 868,366,738 92,355,303,705 

Hao mòn TSCĐ

Số dư  đầu năm 6,029,902,905 21,770,474,253 3,575,908,460 799,416,130 32,175,701,748 

Tăng trong kỳ 1,340,838,726 2,890,882,100 821,955,960 65,890,192 5,119,566,978 

 - Do trích khấu hao TSCĐ 1,340,838,726            2,890,882,100            821,955,960          65,890,192              5,119,566,978 

Giảm trong kỳ 115,104,807 952,692,734 1,067,797,541 

 - Thanh lý TSCĐ, nhượng bán 952,692,734 952,692,734 

 - Giảm khác 115,104,807 

Số dư cuối kỳ 7,370,741,631 24,546,251,546 3,445,171,686 865,306,322 36,227,471,185 

Giá trị còn lại 

Đầu năm 35,005,719,506 20,132,370,635 7,581,219,051 68,950,608 62,788,259,800 

Cuối kỳ 33,664,880,780 16,927,733,637 5,532,157,687 3,060,416 56,127,832,520 

Khu Công nghiệp Tam Phước - Biên Hòa- Đồng Nai
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Phụ lục 2

Chỉ tiêu

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu

Thặng dư 

vốn cổ phần

Chênh lệch 

tỷ giá

Lãi 

chưa phân phối Cộng

Số dư đầu kỳ trước 83,000,000,000 14,756,470,000 (550,490,099) 526,877,060 97,732,856,960

Tăng vốn trong kỳ trước 0

Lãi trong kỳ trước 2,113,299,607           2,113,299,607

Tăng khác 0

Giảm vốn trong kỳ trước 0

Lỗ trong kỳ trước 0

Giảm khác 0

Số dư cuối kỳ trước 83,000,000,000 14,756,470,000 (550,490,099) 2,640,176,666 99,846,156,567

Tăng vốn trong kỳ này 0

Lãi trong kỳ này (36,588,443,397) (36,588,443,397)

Tăng khác 0

Giảm vốn trong kỳ này 0

Lỗ trong kỳ này 0

Giảm khác 0 0

Số dư cuối kỳ này 83,000,000,000 14,756,470,000 (550,490,099) (33,948,266,731) 63,257,713,170

22.1 - Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu
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Thuyết minh báo cáo tài chính 
Quý II năm 2011 

 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 

 

1.   Hình thức sở hữu vốn 

- Công ty Cổ phần cà phê An Giang  là Công ty cổ phần được thành lập  theo Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh số 4703000481 ngày 03 tháng 01  năm 2008 (chuyển đổi từ Công ty TNHH XNK Cà 
phê An Giang). 

- Vốn điều lệ của Công ty là 83.000.000.000 đồng. 

- Trụ sở chính của Công ty tại  đường số 4 - Khu Công nghiệp Tam Phước – Biên Hòa - Đồng Nai. 
2. Lĩnh vực kinh doanh: 

- Thương mại,  sản xuất, xuất nhập khẩu 

3. Ngành nghề  kinh doanh 

- Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, sản phẩm nhựa, sản phẩm từ gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp); 

- Cho thuê kho bãi; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, bằng xe tải nội tỉnh, liên tỉnh; 

- Vận tải hàng hóa đường thủy. 
 

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

 

1. Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.  
 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).  
 

III.  Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

 

1. Chế độ kế toán áp dụng: 

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành 
và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. 
 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam: 

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam. 

 
3. Hình thức kế toán áp dụng: 

Công ty áp dụng hình thức kế toán:  Sổ Nhật ký chung. 
 

IV.       Các chính sách kế toán áp dụng 

 

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:  

 

1.1. Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: 
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Là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và 
không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo 
cáo. 
 
1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại 
thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được 
quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày 
kết thúc niên độ kế toán. 
 
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục 
tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài 
chính. 
 

2.Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho 

 
2.1. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:  

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá 
gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, 
chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm 
và trạng thái hiện tại. 

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí 
vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp 
đến việc mua hàng tồn kho. 

Giá gốc của hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí 
nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh 
trong quá trình chuyển hoá nguyên liệu vật liệu thành thành phẩm.  
 
2.2. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:  

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền . 
 
2.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:  

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. 
 
2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá  gốc của 
hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. 

 

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác: 

3.1. Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu 

nội bộ và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu: 

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được 

phân loại là Tài sản ngắn hạn. 

- Có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được 

phân loại là Tài sản dài hạn. 

 

3.2. Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn 

thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản 

phải thu tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phảI thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn 

của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra. 
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Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: Căn cứ vào dự kiến 

mức tổn thất để lập dự phòng. 

 

 

4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định: 

 

4.1. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: 

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận 
theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 
 
4.1. Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:  

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: 

- Nhà văn phòng 25 Năm 

- Nhà xưởng, vật kiến trúc 15 Năm 

- Máy móc, thiết bị 7 Năm 

- Thiết bị quản lý 

- Tài sản cố định vô hình 

3 
3 

Năm 
Năm 
 

 

5. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính 
vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay,  các khoản chi phí phụ phát 
sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.  

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa 
tài sản dở dang vào sử dụng. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, 
kinh doanh trong kỳ khi phát sinh. 

Các khoản thu nhập phát sinh do đầu tư tạm thời các khoản vay riêng biệt trong khi chờ sử dụng vào 
mục đích có được tài sản dở dang thì phải ghi giảm trừ (-) vào chi phí đi vay phát sinh khi vốn hoá. 

Chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ không được vượt  quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ. 
Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hoá trong từng kỳ không 
được vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó. 
 

6. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác: 

 
6.1. Chi phí trả trước: 

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi 
nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.  

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài 
hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh: 

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn; 

- Những khoản chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của  nhiều niên 
độ kế toán. 

Chi phí trả trước phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp TSCĐ trong kỳ 
được vốn hoá vào TSCĐ đang được đầu tư hoặc cải tạo nâng cấp đó. 
 
6.2. Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: 

 Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí 

sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán 

được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.   
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7 . Nguyên tắc ghi nhậ các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: 

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu: 

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là Nợ 

ngắn hạn. 

- Có thời hạnh thanh toán trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là Nợ 

dài hạn. 

Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là Nợ ngắn hạn. 

Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là Nợ dài hạn. 

 
 

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu  

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) 
các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng 
yếu của các năm trước. 

 

9.  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

 

9.1. Doanh thu bán hàng được ghi như  sau: 

- Sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và 2 bên đã chốt giá; 

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 
 
9.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một 
cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi 
nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ 
đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch 
vụ đó 
 
9.3. Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, lợi nhuận được chia và các 
khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: 

-     Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

-      Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 
 

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;  

- Chi phí  đi vay vốn; 

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; 

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động 
tài chính.  

 

11. Những thay đổi trong chính sách kế toán 

11.1. Về ghi nhận doanh thu:  
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- Năm 2011 đối với những lô hàng đã giao cho người mua và đã được nguời mua tạm ứng một 
phần tiền (70%) nhưng hai bên chưa chốt giá thì đơn vị chưa ghi nhận doanh thu và giá vốn, giá 
trị hàng đã giao cho bên mua được hạch toán và ghi nhận là hàng gửi bán. 

 
11.2. Xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:  

- Năm 2011 giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền . 
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